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Abstract 

Aliphatic acids oxidatively synthesized from Vietnam petrol n-paraffin were used for 
preparation of 4 amides RCONH2 (A4), RCONH–CH2–CH2OH (A5), RCON(CH2–CH2OH)2 
(6b), and RCONH–(CH2)2–NH–COR (7c). A corrosion inhibition ability of the amides has been 
examined using electrochemical method. 3wt% NaCl solution has been used as a background 
electrolyte in which the amides were dissolved as a corrosion inhibitor at concentration 1wt%. 
Corrosion potential Ecor, corrosion current icor and some others corrosion parameters 
measurements have been performed in the electrolytes at room temperature. It is found that 
derivatives A5 and A4 show better inhibition ability than the remaining substances. The difference 
of the inhibition ability was attributed to the calculated adsorption coeficient kads of the amides. 
The mechanism of corrosion inhibition of some synthesized amides has been discussed. 

 
I - Giới thiệu 

Ăn mòn kim loại gây ra những tổn hại vô 
cùng to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Người ta 
cho rằng khoảng trên 10% kim loại sản xuất ra đã 
mất đi do bị ăn mòn [1]. Có nhiều biện pháp bảo 
vệ kim loại, trong đó sử dụng các chất ức chế là 
một trong những giải pháp cơ bản, hiệu quả cao 
[1, 2]. Khả năng ức chế ăn mòn nhôm và thép 
xây dựng (CT3) của một số dẫn xuất amit A4, 
A5, 6b và 7c đã được giới thiệu trong tài liệu [3, 
4]. Đối với nhôm, ba amit A5, 6b và 7c có khả 
năng ức chế cao nhất, trong đó dẫn xuất 7c có 
hiệu suất ức chế ăn mòn clorua trong môi trường 
trung tính cao đến 80%. Việc đánh giá hiệu quả 
ức chế ăn mòn được thực hiện dựa trên kết quả  
nghiên cứu thu được về cả nhiệt động học và 
động học [3, 4]. Tuy nhiên cơ chế ức chế ăn 
mòn của các loại amit trên, đối với từng kim loại 

được nghiên cứu chưa được đánh giá và thảo 
luận. 
Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu động 
học và cơ chế ức chế ăn mòn đồng thanh trong 
môi trường muối NaCl 3% của 4 amit dẫn xuất 
từ axit béo tổng hợp bằng phương pháp oxy hóa 
parafin từ dầu mỏ nước ta.  

II - Phương pháp thực nghiệm 
Oxi hóa parafin dầu thô Bạch Hổ được một 

số axit béo RnCOOH, (n: C8-C18) từ đó chuyển 
hóa thành bốn dẫn xuẫt amit sau đây [5, 6]. 

1) Amit từ axit béo và ure (kí hiệu là A4): 
RCONH2 (M trung bình là 225), 

2) Amit từ axit béo và etanolamin (kí hiệu là 
A5): RCONH–CH2–CH2OH (271), 

3) Amit từ axit béo và dietanolamin (kí hiệu 
là 6b) RCON(CH2–CH2OH)2 (314). 
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4) Amit từ axit béo và etylendiamin (kí hiệu 
là 7c) RCO-NH-(CH2)2-NH-COR (476). 

Khả năng ức chế ăn mòn đồng của các dẫn 
xuất amit được đánh giá bằng phương pháp điện 
hóa [7, 8, 9], bao gồm đo điện thế ăn mòn Ecorr, 
dòng ăn mòn icor, tổng trở điện hóa và phân cực 
step, với step là 25 mV và độ phân cực ∆E max 
là 200mV. Dung dịch nghiên cứu là nước muối 
NaCl 3%. Các chất ức chế được hòa trong dung 
dịch đo với nồng độ cao nhất 1 g/l, các phép đo 
đều được thực hiện tại nhiệt độ phòng. 

III - Kết quả và thảo luận 

1. Đo điện thế ăn mòn Ecor 

Biến thiên điện thế ăn mòn Ecor của mẫu 
trong 30 phút đầu được giới thiệu trong hình 1. 
Mẫu A0 đối chứng không có chất ức chế, có giá 
trị Ecor thấp nhất. Mẫu 6b có giá trị Ecor cao nhất, 
chứng tỏ khả năng tiếp cận bề mặt đồng và che 
chắn tác động của ion Cl- cao nhất. Xét biến 
thiên của đường Ecor, sau 30 phút Ecor của mẫu 
A0 giảm đến 40mV chứng tỏ bề mặt kim loại 
được hoạt hóa, màng thụ động ban đầu bị pha 
hủy triệt để hơn so với các mẫu khác có điện thế 
Ecor dương hơn (A4, A5 và 7c) [1, 10]. 
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Hình 1: Biến thiên điện thế ăn mòn của đồng 
trong dung dịch nghiên cứu 

Ngược lại mẫu 6b có điện thế ăn mòn tăng 
cao đến 40 mV sau 30 phút thử nghiệm, như vậy 
chứng tỏ đã xuất hiện màng thụ động mới, chất 
lượng thụ động cao hơn trước. Giai đoạn dừng 
trên đường Ecor – t của mẫu 6b (t < 500s) là 
thời gian chất ức chế thâm nhập đến nền kim 

loại, và chỉ có tương tác chất ức chế/kim loại 
mới tạo ra lớp thụ động mới, củng cố và hoàn 
thiện hơn màng thụ động ban đầu. Từ diễn biến 
của đuờng E0 – t của các mẫu từ A4, A5 và 7c 
khó có thể khẳng định về việc tăng cường màng 
thụ động, các mẫu ức chế có thể chỉ hấp phụ và 
tạo màng barie cơ học ngăn cản không cho ion 
xâm thực xuyên thấm phá hủy màng thụ động 
như đối với A0. Còn một khả năng hấp phụ cạnh 
tranh giữa ion xâm thực Cl- ‘hoạt hóa’ phá hủy 
thụ động làm giảm Ecor và chất ức chế ăn mòn 
amit, diễn ra ở thế giằng co, làm ‘dừng’ Ecor, 
không giảm như mẫu A0, nhưng cũng không 
tăng cao như 6b. 

Như vậy, thứ tự giảm dần của điện thế ăn 
mòn sau thử nghiệm là 6b > A5 > A4 > 7c > A0. 
Về mặt nhiệt động học [1, 9, 10] khả năng ức 
chế ăn mòn của các dẫn xuất amit cũng có thể 
được sắp xếp tuân theo thứ tự trên đây. 

2. Xác định dòng ăn mòn icor [7 - 9] 

Phân cực tuyến tính xác định dòng ăn mòn 
icor được thực hiện với vận tốc quét 0,1 mV/s 
trong khoảng thế gần với điện thế ăn mòn Ecor 
(quá thế η = ±20 mV). Bằng fitting với phần 
mềm GPES theo công thức Buttler-Volmer, có 
thể xác định được dòng ăn mòn icor và một số 
thông số động học ăn mòn khác. Đường phân 
cực tuyến tính (dạng đường Tafel) của đồng 
thanh đo được trong các dung dịch nghiên cứu 
được giới thiệu trong hình 2.  
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Hình 2: Đường cong phân cực mẫu đồng,  
3% NaCl, không (A0) và có ức chế amit  

  
Hiệu suất ức chế ăn mòn H được tính theo 

công thức: 
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Trong đó icorA0 là dòng ăn mòn của mẫu đối 
chứng không có chất ức chế amit, icorAi là dòng 
ăn mòn của mẫu ức chế Ai (ghi trên đồ thị trong 
hình 2 và 3). Biến động của hiệu suất ức chế ăn 
mòn H được trình bày cùng với dòng ăn mòn 
trong hình 3. 

Kết quả cho thấy có 3 mẫu amit (A4, A5, 
6b) ức chế khá tốt ăn mòn clorua đối với đồng, 
làm giảm mạnh dòng ăn mòn so với mẫu đối 
chứng A0. Hiệu suất ức chế cao nhất đến trên 
85% (mẫu A5). Riêng mẫu 7c cho dòng ăn mòn 
cao hơn so với mẫu amit khác, hiệu suất ức chế 
đạt 27%.  

3. Phân cực step xác định khả năng ức chế ăn 
mòn 

Phương pháp phân cực step (phân cực liên

 tiếp từng bước điện thế) được áp dụng để 
nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn [5, 8]. Mật 
độ dòng hoà tan ổn định ist tại các bước điện thế 
phân cực step ∆E của các mẫu được giới thiệu 
trong hình 4. 
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Hình 3: So sánh dòng ăn mòn của các mẫu và 

hiệu suất ức chế H xác định được 
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b (η< 60mV) 
Hình 4: Đường cong phân cực step i - η của mẫu đồng. 

 
Hiệu suất ức chế tính theo công thức (1), với 

icor được thay bằng ist (hình 4). Biến thiên của 
hiệu suất ức chế ăn mòn HS tính từ kết quả đo 
step được trình bày trên hình 5. Kết quả cho 
thấy thứ tự ức chế của các mẫu amit thay đổi với 
độ phân cực η cao. Trong vùng η thấp (hình 6b 
và 7b) các mẫu A4, A5 vẫn là những chất ức chế 
mạnh hơn so với các mẫu khác, tương tự như 
phép đo Ecor, icor. 

 Với phân cực cao, hiệu quả ức chế của A4 và 
A5 đều giảm, trong khi của 6b tăng khá cao. 

Điều đáng chú ý nhất là với các chất ức chế A4, 
A5 và 6b trong vùng lân cận Ecor hiệu suất ức chế 
lến đến trên 90%, nhưng lại giảm mạnh cùng với 
phân cực kể từ độ phân cực η > 60 mV. 

4. Đánh giá tương tác ức chế/kim loại 

Các chất ức chế tương tác với bề mặt kim 
loại thường là hấp phụ, thông qua việc thay thế 
các phân tử nước trong lớp Helmholtz trên bề 
mặt lim loại [11] rồi hấp phụ lên các vị trí hoạt 
hóa. Trong trường hợp xảy ra ăn mòn đều, các vị 
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trí không được chất ức chế che phủ (blocked) sẽ 
bị ăn mòn [10]. Từ đó có thể tính được tỉ phần 
bề mặt bị che phủ θ bởi chất ức chế, dựa trên kết 
quả xác định dòng ăn mòn [10, 11]. Các chất ức 
chế amit thường hấp phụ lên bề mặt kim loại 
tuân theo qui luật cuat đường đẳng nhiệt 
Langmuir [10]:   

C/θ = 1/kads + C         (2) 

Trong đó C là nồng độ chất ức chế, kads là hệ số 
hấp phụ, một đại lượng nhiệt động học quan 
trọng đặc trưng cho tương tác (hấp phụ) của chất 
ức chế đối với bề mặt kim loại. Từ số liệu C và θ 
sẽ tính được kads (M

-1) thực nghiệm. 
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Hình 5: Hiệu suất ức chế HS phụ thuộc vào 

phân cực η 

Kads tính theo kết quả đo dòng ăn mòn cho 
thấy mẫu A5 có giá trị kads cao nhất, đạt 1629 M

-

1, gấp 4 lần so với A4 và 6b, gấp 8 lần so với 7c, 
có nghĩa phân tử ức chế A5 có liên kết bền hơn 
với bề mặt kim loại, do đó hiệu quả ức chế ăn 
mòn tốt hơn. Kết quả tính hệ số kads từ đo dòng 
phân cực theo phương pháp step, cho thấy kads 
của các mẫu phụ thuộc vào phân cực η (hình 6).  
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Hình 6: Sự phụ thuộc hệ số hấp phụ thực 
nghiệm vào phân cực η 

Liên kết ức chế/kim loại của mẫu 6b và 7c 
tăng cao đáng kể so với các mẫu khác cùng với 
tăng phân cực η, thể hiện khả năng hấp phụ cao 
hơn. Mặc dù tại lân cận Ecor (η xấp xỉ bằng 0), 
mẫu A5 có hệ số kads rất cao tương đương với 7c, 
cao hơn cả mẫu 6b, nhưng lại suy giảm cùng với 
độ phân cực η. 

Đối với mẫu 6b, mức độ phân cực càng cao, 
liên kết ức chế/kim loại càng mạnh, dẫn đến 
hiệu suất ức chế ăn mòn càng cao hơn so với các 
mẫu khác. Đường HS - η (hình 5) và kads - η 
(hình 6) đều có sự biến đổi hệ số góc của đường 
6b với η > 150 mV, cho thấy khả năng biến đổi 
về bản chất tương tác ức chế/kim loại, bắt đầu từ 
giá trị phân cực này tương tác ức chế/kim loại 
chuyển sang dạng hóa học, thụ động hóa bề mặt 
mẫu đồng. Hiện tượng thụ động này phù hợp với 
tăng cao rõ rệt giá trị Ecor đo được. 

Như vậy cơ chế tác động chủ yếu của các 
chất ứch chế amit nêu trên là hấp phụ tạo barie 
che chắn (blocking) các trung tâm hoạt hóa trên 
bề mặt kim loại, hạn chế tác động của môi 
trường xâm thực. Riêng mẫu ức chế 6b có khả 
năng thụ động mẫu đồng, khả năng này xuất 
hiện rõ rệt hơn cùng với độ phân cực cao hơn 
150mV. 

IV - Kết luận 

Phương pháp điện hóa: đo điện thế ăn mòn 
Ecor, đo dòng ăn mòn icor, đo phân cực step xác 
định hiệu ứng của phân cực đã được sử dụng để 
xác định hiệu quả ức chế ăn mòn mẫu đồng của 
bốn dẫn xuất amit (A4, A5, 6b, 7c) của axit béo 
tổng hợp bằng oxi hóa n-parafin dầu thô Việt 
Nam. Kết quả cho thấy trừ mẫu 7c, 3 mẫu amit 
còn lại đều có khả năng ức chế ăn mòn đồng ở 
các mức độ hiệu quả khác nhau. 
Sử dụng đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir để khảo 
sát tương tác ức chế/kim loại cho thấy, các mẫu 
ức chế có hiệu suất bảo vệ cao đều có hệ số hâp 
phụ kads cao vượt trội so với các mẫu còn lại. 
Đặc biệt từ biến thiên của hiệu suất ức chế HS 
và hệ số hấp phụ kads cho thấy mẫu 6b có khả 
năng thụ động bề mặt mẫu đồng, làm tăng hiệu 
quả bảo vệ chống ăn mòn rõ rêt. 

Có thể sắp xếp mức độ ức chế ăn mòn theo 
thứ tự A5 ≥ A4 > 6b, trong đó mẫu A5 có hiệu 
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suất ức chế cao nhất đạt đến trên 85%. Cả hai 
dẫn xuất A4 và A5 đều hấp phụ lên bề mặt điện 
cực đồng, tạo barie và cạnh tranh hạn chế tác 
động của ion xâm thực Cl-, làm tăng điện thế ăn 
mòn Ecor, và nhất là giảm đáng kể dòng ăn mòn 
đồng trong dung dịch muối. Tuy nhiên cả ba 
mẫu trên đây đều có hiện tượng suy giảm khả 
năng ức chế do hiệu ứng phân cực cao trên       
60 mV. Ngược lại mẫu 6b và 7c đều có khả 
năng duy trì hiệu quả ức chế cao ở độ phân cực 
lớn, cho phép sử dụng trong điều kiện có ăn 
mòn tiếp xúc hay nồng độ làm tăng phân cực. 
Như vậy có thể sử dụng hỗn hợp ức chế A5+b6 
để nâng cao hiệu quả bảo vệ trong thực tế. 
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